Dạy phát âm tiếng Việt cho sinh viên Úc

Teaching Vietnamese pronunciation to Australian students ( adult speakers of English)

A. Situations of Teaching Vietnamese to Foreigners

1. A brief history

2. Teaching methods of Vietnamese Language 

B. The Advantages and difficulties of Teaching Vietnamese Pronunciation to Adult Speakers of English

            1. Advantages:

· Roman scripts writing system

· Simple structures  of words and sentences
· No variations of words in sentences

· the importance of word order in a sentence 

· Sounds convey meanings
            2. Difficulties:
· Some differences of sounds pronunciation between Vietnamese and English

· Tone markers
C. Teaching Vietnamese pronunciation  based on The communicative Language Teaching Approach
1. to use words/sentences in real Vietnamese language contexts and different text-types

2. To help learners to recognize and analyze the sounds/ syllables 

3. learners practise to produce sounds/syllables

4. to extend these exercises ( to use them) into language activities

5. learners use variety of genres ( text-types, discourse-forms) in daily life situations for listening and speaking practice

D. Conclusion

· apply the up-to-date language teaching  methods

· use Vietnamese from different genres
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A. Tình hình giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ 

    1. Tiếng Việt và việc giảng dạy tiếng Việt
Tiếng Việt là hệ thống tiếng nói và chữ viết của hơn 84 triệu người Việt ở Việt Nam và hơn 3 triệu người Việt sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Nga, Đức. Mặc dù có một vài khác biệt về cách phát âm và từ vựng của nhiều địa phương Bắc, Trung, Nam; Nhưng sự khác biệt nầy không đáng kể, vì người dân khắp các miền đất nước Việt Nam đều có thể tiếp xúc, giao dịch hiểu nhau không mấy trở ngại. Một ví dụ khác biệt về từ vựng Bắc-Nam, người Việt đã biết dung hoà kết hợp hai từ khác biệt Bắc-Nam thành một từ với ý nghĩa không thay đổi và tổng quát hơn: chén-bát, hình-ảnh, đường-phố, thóc-lúa, chậm-trể. . .

Hiện nay, dựa trên dân số, tiếng Việt là một trong 10 ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới ( sau Trung Quốc, Ấn-Độ, Nam-Dương, Mỹ, Nga, Nhật, Mễ Tây Cơ, Việt Nam ).

Do những lợi ích về giáo dục, văn hoá, kinh tế, chính trị, thương mại, ngoại giao, nghề nghiệp. . .tiếng Việt và văn hoá Việt Nam đã và đang được giảng dạy trong nhiều đại học ở các quốc gia trên thế giới như Trung quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, Úc, Nam Hàn, Tân Gia Ba . . .Mọi người đồng ý rằng " có tiếp xúc, giao dịch với nhau, mới hiểu được nhau. Có hiểu được nhau mới làm việc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau". Vậy ngôn ngữ là chìa khoá cho việc tiếp xúc và giao dịch giữa các dân tộc với nhau.

Tiếng Việt được giảng dạy như một ngoại ngữ cho người nước ngoài đã có cách đây hơn 100 năm. Cụ Trương Vĩnh Ký là người có công lớn đầu tiên trong việc soạn chương trình, tài liệu và phụ trách giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ trong chương trình giáo dục Pháp tại Việt Nam.
   2. Phương pháp và tài liệu giảng dạy tiếng Việt

Hơn một trăm năm qua, việc dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ đã trải qua những bước thăng trầm, khó khăn vất vả về mọi mặt: giáo viên, tài liệu, phương pháp . . .

Mặc dầu vậy, những giáo sư tiếng Việt được cử đi dạy các nước với thành tâm và thiện chí đã cố gắng đào tạo được đội ngũ chuyên gia Việt học thông thạo tiếng Việt và cũng chính nhờ những chuyên gia nầy đã có những nổ lực trau dồi tiếng Việt không ngừng: Đến nay, có thể nói nước nào cũng đã có chuyên gia thông thạo tiếng Việt.

Tuy vậy, do phương pháp và tài liệu giảng dạy chưa được cập nhật, một số người học tiếng Việt sau một thời gian năm bảy tháng hay vài năm học tiếng Việt nhưng không hiểu được gì khi nghe người Việt nói.
Để giải quyết vấn đề, tìm ra phương cách cải tiến việc dạy và học, trước hết chúng ta tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy?

Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn một số ý kiến của những nhà Việt học, ngôn ngữ học nổi tiếng về vấn đề dạy tiếng Việt.

1. " Nói khái quát hơn, chưa bao giờ ta dạy nghĩa của các kết cấu ngữ pháp cho học sinh Việt Nam cũng như ngoại  quốc. Sách chỉ dạy cách đặt tên cho các đơn vị và các kết cấu ngữ pháp, không dạy nghĩa và cách dùng của nó trong các văn cảnh và tình huống khác nhau ". Từ đó đưa đến hệ luận :" họ ( học viên) than phiền rằng khi  người Việt Nam nói với nhau, họ không hiểu gì hết" ( Cao Xuân Hạo, 1995).

2. Trong một bài tham luận về " Phương pháp hệ thống hoá các tri thức ngôn ngữ", Giáo Sư Nguyễn Anh Quế có nhận xét như sau: " Thực tế giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trong mấy chục năm qua  đã chứng minh rằng phương pháp đó là không hiệu quả, là nhàm chán" ( Nguyễn Anh Quế, 1995).

3. Theo Giáo sư Hiroki Tahara, Giáo sư tiếng Việt, viện Đại học Tokyo, cho biết:" Theo giáo trình hiện nay thì học mãi tiếng Anh mà không nói  được gì cả. Câu nói nầy có nghĩa là phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng được yêu cầu của người học và xã hội, tức là dạy học không hiệu quả!" ( Hiroki Tahara, 1997).

Qua những nhận định trên, chúng ta có thể kết luận việc sinh viên học tiếng Việt mà không hiểu, không nói được tiếng Việt với người Việt là do:

a. Phương pháp giảng dạy không thích hợp.

b. Tiếng Việt dùng để giảng dạy thiếu thực dụng, chưa đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Nhận định về phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Giáo Sư Nguyễn Đức Dân cho biết " Hiện nay có khá nhiều người đang thực hành dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, nhưng chưa quan tâm đúng mức đến vai trò của các phương pháp giảng dạy. Khi dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, để đạt kết quả cao nhất, không thể không có một phương pháp giảng dạy đúng đắn" ( Nguyễn Đưc Dân, 1994).

Ngay cả phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh, sinh viên Việt Nam, mãi cho tới năm 1984, mới có quyết định chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đưa môn phương pháp dạy tiếng Việt vào chương trình đào tạo giáo viên trong các trường cao đẳng và đại học sư phạm. Và mãi cho đến mười năm sau mới có vài cuốn sách viết về phương pháp dạy tiếng Việt ra đời như " Phương pháp dạy tiếng Việt ở tiểu học " của Lê Phương Nga và Nguyễn Trí ( 1997), " Phương Pháp dạy học tiếng Việt" của Lê A, Nguyễn Quang Ninh và Bùi Minh Toán (1999).
Riêng ở Úc, tiếng Việt được giảng dạy đầu tiên tại Trung tâm Ngôn Ngữ thuộc Bộ Quốc phòng Úc ( RAAF Language School) từ năm 1965.

Nhờ có chính sách ngôn ngữ quốc gia, tiếng Việt là một trong 12 ngôn ngữ ưu tiên được khuyến khích giảng dạy trong hệ thống giáo dục Úc từ mẫu giáo cho đến đại học từ năm 1987. Dựa vào chính sách và bộ sách hướng dẫn việc biên soạn chương trình và giảng dạy ngôn ngữ khác tiếng Anh ( Australian Language Levels ( All) Guidelines, Languages other Than English, LOTE), chúng tôi đã soạn chương trình tiếng Việt từ mẫu giáo đến lớp 12 ( Curriculum Standards and Frame Work K-10 Vietnamese, và Vietnamese Study Design 11 &12) và mở khoá huấn luyện giáo viên giảng dạy tiếng Việt đầu tiên năm 1991. Có thể nói, đây là khoá sư phạm đầu tiên đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ trong lịch sử giảng dạy tiêáng Việt,lại do một Viện Đại học ngoài Việt Nam đảm trách. Cho đến nay đã có hơn 30 khoá đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt. Hầu hết giáo viên đang dạy tiếng Việt ở Victoria đều đã qua khoá huấn luyện nầy. 

Vào năm 1994, chúng tôi được mời báo cáo việc áp dụng phương pháp giao tiếp ( Communicative Language Teaching Approach) để dạy tiếng Việt tại hội nghị quốc tế về giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh. Qua hội nghị nầy, trường tiếng Việt cho người nước ngoài thuộc Viện Khoa học Xã hội, đã tiếp xúc với chúng tôi để mở một khoá huấn luyện giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trong thời gian một tháng trong năm 1995. Trong vài năm sau, trường tiếng Việt và trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh mở thêm vài khoá cấp tốc và ngắn hạn nữa.

Qua những tài liệu giảng dạy tiếng Việt, việc dạy phát âm, dạy vần hay ngữ pháp vẫn còn áp dụng " đường xưa lối cũ". Nghĩa là vẫn dạy học sinh phân tích, nhận diện và làm bài tập ( exercises) là chính yếu.

Điểm qua một vài nét như trên để chúng ta thấy được tình trạng đào tạo giáo viện giảng dạy tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ như hế nào.

Với chủ đề khoá hội thảo là " Tôi không hiểu: Improving Students' Speaking Success in Vietnamese", chúng tôi nghĩ là làm thế nào giúp sinh viên giao tiếng trực tiếp ( tức là luyện hai kĩ năng nghe hiểu và nói). Do yêu cầu của khoá hội thảo là chú trọng đến " dạy phát âm tiếng Việt cho sinh viên nói tiếng Anh" cho nên với kinh nghiệm thô thiển của tôi về giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho sinh viên Úc cũng như kinh nghiệm phụ trách các khoá đào tạo giáo viên trong gần 20 năm qua, tôi xin trình bày " Dạy phát âm tiếng Việt theo tiến trình giao tiếp cho sinh viên Úc ( adult speakers of English) ".

B. Thuận lợi và khó khăn trong việc dạy phát âm tiếng Việt cho sinh viên nói tiếng Anh

Khi dạy tiếng Việt nói chung và dạy phát âm tiếng Việt nói riêng, trước hết người dạy phải có kiến thức ngữ học ( ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng học. . .) và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Đồng thời, cho sinh viên biết về những ưu điểm và khó khăn của sinh viên nói tiếng Anh khi học tiếng Việt. 

1. Những thuận lợi cho sinh viên nói tiếng Anh:

a.) Thuận lợi trước tiên là hệ thống chữ viết tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh, hệ thống mẫu tự abc phần lớn tương đương với tiếng Anh. Do đó, sinh viên có thể đọc tiếng Việt trong một thời gian ngắn. Khi dạy phát âm/nói cần chú trọng vào sự khác biệt nầy, như d với đ, n với ng. v.v .

b.) Cấu trúc âm tiết, từ, câu đơn giản: Trong lời nói hay được viết ra thành câu, mỗi âm tiết hay từ có ranh giới rõ ràng, có cấu trúc chặt chẻ và có thanh điệu ( 6 thanh điệu): ví dụ như cấu trúc từ ghép: áo quần, cha mẹ, anh em; thợ may/điện/máy. 

c.) Từ không thay đổi hình thức (số ít/số nhiều; giống đực/giống cái; thì ) nằm trong cấu trúc câu: ví dụ: một người Việt – nhiều người Việt; Hôm nay, tôi đi làm việc. Ngày mai, tôi đi làm việc. 

d.) Trật tự từ trong câu rất quan trọng: Thay đổi vị trí từ thì ý nghĩa câu thay đổi: ví dụ: sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy

e.)  Ý nghĩa của từ thể hiện qua âm thanh và cách phát âm: như ngoằn nghèo, khúc khuỷu; về cách phát âm như im, đóng, mở, ra, vô. . .

2. Những khó khăn cho sinh viên nói tiếng Anh:

a.) một số âm ( âm vị) không có trong tiếng Anh, do đó khi nói hay viết sẽ gặp khó khăn: như âm â, ư, ng 

b.) sinh viên gặp khó khăn lớn khi nói hay viết đúng thanh điệu: không dấu, sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã.

c. Áp dụng phương pháp giao tiếp để dạy phát âm tiếng Việt cho sinh viên Úc

     Trong thập niên qua, việc áp dụng phương pháp giao tiếp ( the communicative language teaching approach)dạy ngôn ngữ rất thịnh hành khắp nơi trên thế giới, kể cả dạy tiếng Anh. Khi áp dụng phương pháp giao tiếp, người ta đã dựa trên ít nhất ba cứ điểm quan trọng sau đây:

a.) Quan điểm giáo dục: Quan điểm giáo dục ngày nay là quan điểm giáo dục truyền động ( trans-action) khác với quan điểm giáo dục cổ điển là giáo dục truyền thụ ( trans-mission): Do quan điểm nầy mà có phương pháp "học viên là trung tâm" ( learner- centered approach).

b.) Quan điểm về mục đích của việc học ngôn ngữ: Mục đích của việc học ngôn ngữ là dùng để giao tiếp và mục đích dạy ngôn ngữ là phát triển kỹ năng giao tiếp. Trong đó có bốn mục tiêu phụ hổ trợ cho mục đích giao tiếp là học văn hoá, đặc điểm ngôn ngữ đó, kiến thức tổng quát và cách học.

c.) Quan điểm về ngôn ngữ: Quan điểm chung cho ngôn ngữ là một phương tiện giao tiếp, do đó:

· ngôn ngữ là một hệ thống diễn tả ý nghĩa.

· chức năng căn bản của ngôn ngữ là dùng để giao tiếp.

· cấu trúc ngôn ngữ phản ánh trong chức năng và cách dùng giao tiếp.

· đơn vị cơ bản của ngôn ngữ không phải chỉ là những yếu tố cấu trúc và ngữ pháp, mà còn  tuỳ thuộc vào ý nghĩa  được diễn tả trong các thể loại ngôn ngữ( ngữ thể/văn bản/ngôn bản: genre, text-type, discourse-form) ( Widdowson, 1978).

Dựa vào đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp tiếng Việt và áp dụng phương pháp giao tiếp vào việc dạy phát âm tiếng Việt, chúng tôi theo những tiến trình sau đây:

1. Trước hết tạo hoạt động cho sinh viên dùng tiếng Việt bằng cách nghe và nói ( luyện kỹ năng giao tiếp trực tiếp) các từ hoặc câu trong ngữ cảnh/tình huống ý nghĩa rõ ràng. Bài học đầu tiên, chúng tôi cho sinh viên tập nghe và nói: 
-A! anh Nam. Chào anh. Anh khoẻ không? 
– Dạ, khoẻ. Cảm ơn. 
Sau khi sinh viên chào hỏi, giới thiệu mình với các bạn, sinh viên chép lại những gì vừa nghe và nói. Từ những từ và câu nầy, chúng tôi bắt đầu giới thiệu hệ thống phát âm và chữ viết tiếng Việt. 

Ví dụ muốn dạy phát âm a, chúng tôi lấy từ  A!, anh, dạ. . . 
Hệ thống âm và vần tiếng Việt cho chúng ta trình tự dạy từ dễ đến khó, từ thông dụng đến ít thông dụng ( chú trọng đến nhu cầu của người học).Hai nguyên tắc dễ và thông dụng cho chúng ta lựa chọn âm/vần nào dạy trước và âm/vần nào dạy sau.

Đến luyện các thanh điệu (dấu) cũng vậy, mỗi từ/câu phải có ý nghĩa thực dụng và chỉ luyện một hoặc hai dấu một lần, chứ không dạy một lúc sáu dấu. Đặc biệt cho sinh viên luyện từng cặp hai dấu như không dấu với dấu sắc (dưa- dừa), dấu sắc với dấu huyền (dừa-dứa) với những hình ảnh và câu có nghĩa thực dụng. 

Ví du:ï Bạn tôi ăn dưa. Tôi uống nước dừa  v.v. 
Sự nói đúng dấu hỏi, dấu ngã đối với người nói giọng Bắc rất dễ nhận biết. Do đó, chúng tôi cho sinh viên nghe những đàm thoại, đối thoại và bài đọc giọng Bắc. Tuy có một số luật về viết đúng dấu hỏi và dấu ngã, nhưng cũng rất phức tạp và thường có quá nhiều ngoại lệ.

Những ví dụ các từ/câu có vần và thanh điệu là lấy từ thể loại ngôn ngữ dùng hàng ngày theo nhu cầu của sinh viên, nhất là đàm thoại, đối thoại.

2. Thứ hai, sinh viên viết xuống chữ có âm/vần/âm tiết, chúng tôi hướng dẫn sinh viên phân tích, nhận diện âm/vần/âm tiết trong từ/câu muốn dạy. 

3. Thứ ba, sinh viên tập phát âm, làm bài tập ( exercise) và đồng thời cho sinh viên đọc một vài từ có những âm/vần vừa phân tích/nhận diện với hình ảnh và ý nghĩa rõ ràng: Ví dụ như vần “ười” trong từ “mười”. Khi sinh viên đã đọc được  âm “ười”, họ có thể đọc các từ cười, lười, người… không có gì khó khăn phải trở lại cách “đánh vần”. 
Đối với đặc điểm nối vần tiếng Việt, việc đọc vần rất thuận lợi. 
Ví dụ a-i= ai; ô-i= ôi; ươi=ư-ơ-i=ươi v.v.. .

Việc làm bài tập không nên kéo quá dài thời gian ( theo phương pháp cũ, việc làm bài tập là chủ yếu) vì dễ gây nhàm chán và không thực dụng.
Sự phân tách riêng dấu như cách đọc vần đang phổ biến hiện nay, có phần không hợp lý: sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã  là tên gọi thanh điệu chứ không thể phát âm được. Dấu đánh trên vần mới thành âm và thay đổi ý

nghĩa của từ. Lối đọc vần hiện nay là ba bước: Bà= bờ a= ba, huyền bà. Chúng tôi áp dụng cách đọc hai bước: Bà= bờ à=bà. Với cách nầy, sinh viên có thể đọc hàng chục từ khác mà không cần trở lại đọc vần như cách ba

bước vừa kể.

4. Từ những ví dụ từ/câu có âm/vần vừa nhận diện, phân tích và làm bài tập, cho sinh viên tham gia vào các hoạt động giao tiếp dùng những từ  có âm/vần vừa tập phát âm ở giai đoạn (2). 
Ví dụ: -Đây là ba tôi.

          -Đây là An, bạn tôi. 

Những hoạt động dùng tiếng Việt nầy mới là trọng tâm của bài học, bao gồm nghe, nói, đọc và viết ( luyện 4 kỹ năng).

5. Ở trình độ cao hơn, chúng ta cho sinh viên nghe và nói những thể loại dùng tiếng Việt khác nhau như đối thoại, đàm thoại, nghe phát thanh v.v. Đặc biệt là dùng máy vi tính và mạng vi tính toàn cầu (internet) để có các thể loại tiếng Việt đa dạng.

D. Kết luận

    Tiếng Việt là một sinh ngữ giống các sinh ngữ khác, nghĩa là từ khi có tiếng Việt và đặc biệt từ khi có chữ quốc ngữ đến nay, tiếng Việt phát triển không ngừng về mọi phương diện ngữ âm, ngữ pháp và ngữ thể.

    Các phương pháp dạy ngôn ngữ từ xưa đến nay đã thay đổi rất nhiều theo thời gian, theo thay đổi xã hội, tâm lý con người. Như vậy việc dạy tiếng Việt, dạy ngữ âm, ngữ pháp cần phải được cập nhật, thay đổi.

    Từ bỏ một thói quen lâu đời quả thật là khó, nhưng không phải là dễ tiếp cận một phương thức mới. Cả hai sự việc dễ và khó không còn là vấn đề nếu người dạy thấy được kết quả và hiệu năng của việc giảng dạy thì cần mạnh dạn thay đổi, cập nhật phương pháp giảng dạy của mình. Giảng dạy tiếng Việt sinh viên nói tiếng Anh là để giúp họ dùng tiếng Việt theo nhu cầu của họ chứ không phải dạy cho họ kiến thức về cấu trúc tiếng Việt mà trong thực tế họ không dùng được.
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Phụ bản:

	GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT

Introduction to The Vietnamese writing system 


Vietnamese is written in the roman script alphabet and it is usually considered as a monosyllabic language. Each single word (or syllable) can be formed by at least a vowel or a vowel cluster and consonant and a tone marker. In this introductory module, we will look at the structural formation of words (single and compound) and sentences.

A. The Vietnamese Alphabet

      There are 29 letters in the Vietnamese alphabet.

I. Vowels (V) : There are 12 Vowels:

	a

[ a ]

e

[ E ]

i

[ I ]

o

[ O ]

u

[ u ]
	aê                     aâ
[ Q ]                [ V ]
ê

[ e ]

y

[ I ]

ô                     ơ
[ o ]            [ @ ]
ư

[ M ]



The five vowels in the first column are similar to English. The vowels in the second column are written with various diacritics except y to denote the other vowel sounds of Vietnamese.

II. Consonants (C) : There are 17 single consonants and 11 consonant clusters:
1. Single consonants:

	          b                c                d                ñ

       [ b@ ]            [ k@ ]           [ z@ ]          [ d@ ]

          g                h                 k               l

       [ g@ ]          [ h@ ]            [ k@ ]          [ l@ ]

          m               n                 p               q

       [ m@ ]          [ n@ ]           [ p@ ]          [ ku ]

          r                 s                 t                v

       [ r@ ]           [ S@ ]            [ t@ ]          [ v@ ]

          x

       [ s@ ]


2. 11 Consonant clusters:

	        ch                gh                kh               nh

      [ c@ ]            [ g@ ]             [ x@ ]            [ p@ ]

        ph                th                ng               ngh

      [ f@ ]            [ th@ ]             [ N@ ]            [ N@ ]

        gi                 tr                 qu

     [ z@ ]             [ tS@ ]             [ kw@ ]


3. Final consonants: only eight can appear in the final position:

	         p                  c                   m                  n

      [ p@ ]            [ k@ ]              [ m@ ]             [ n@ ]

        t                    ch                 nh                ng

      [ t@ ]             [ c@ ]            [ nh@ ]             [ N@ ]


III. Tone markers (T)


There are six tones, but only five tone markers. Four of them are put above and one under a vowel or a vowel cluster.

	Tone Marker
	Name
	Example
	Meaning

	v
	daáu ngang

daáu saéc

daáu huyeàn

dầu hỏi

dấu ngã

dấu nặng
	ma

má

mà

mả

mã

mạ
	ghost

cheek

which

tomb

horse

rice seedling


IV. Diphthongs:


Vowels may be combined to form vowel clusters (diphthongs) which are pronounced as a single sound. There are 42 vowel clusters in Vietnamese. They are divided into 3 categories, which refer to their co-operation with consonants:

1. There are 4 vowel clusters to which can be added an initial or a final consonant to form a single word.

	Vowel clusters
	Examples with initial consonants
	with final consonant

	oa

oe

uê

uy
	hoa (flower)
khoe (to show off)
thuê (to rent)

tuy (although)
	hoàng (yellow)

khoét (to dig)

queát (to rinse)
huỳnh (a surname)


2. There are 32 vowel clusters which can only be added with the initial consonants but not with the eight final consonants:

	Vowel clusters
	Examples
	Meaning

	a!

ao

au

ay

âu

ây

eo

eâu

ia

iu

oi

ôi

ơi

* ôu

ua

ui

uô

ưa

ưi

ưu

ieâu

oai

* oao

* oay

* oeo

* uaây

* ueâu

uoâi

* uya

* uyu

ươi

ươu
	hai

cao

lau

tay

câu

đây

heo

kêu

chia

chịu

nói

tôi

chơi

nôùu

cua

núi

thuở 

mưa

ngửi

cừu

tiêu

khoai

ngoao

loay-hoay

ngoằn ngoèo

quây quần

quều quào

nuôi

khuya

khuỵa xuống

tươi

rượu
	two

tall

to clean

hand

sentence

here

pig

to call

to divide

to agree

to speak

I, me

to play

gum

crab

mountain

time

to rain

to smell

sheep

to spend

potato

a sound

very busy with

meandering

to gather around

lanky

to feed

late night

to collapse

fresh

wine


* The vowel clusters with the asterisk (*) rarely appear in Vietnamese syllables.

3. There are only six vowel clusters which must have a final consonant before an initial consonant can be added to form a single word.

	Vowel clusters
	Examples
	Meaning

	oaê

ieâ

or yeâ

uaâ

uoâ

uyeâ

öô
	hoặc

tiền

yên

xuân

thuốc

tuyết

vườn
	or

money

saddle

spring

medicine

snow

garden


B. The Structures of Vietnamese Words.

I. Single words :


A Vietnamese single word can be formed in one of the following four ways:

1. A vowel/ a vowel clusters with or without a tone marker.


Examples
: 
ô ! 
(oh !)


ai 
(who)


áo 
(shirt)

2. A vowel/ a vowel cluster with or without a tone marker plus a final consonant.


Examples
: 
ăn 
(to eat)




uống 
(to drink)




ấm 
(warm)

3. An initial consonant plus a vowel/ a vowel cluster with or without tone markers.


Examples
: 
da 
(skin)




dạ 
(yes)




dao 
(knife)

4. An initial consonant plus a vowel/ a vowel cluster with or without tone markers and a final consonant.


Examples
: 
cơm 
(cooked rice)




thương (to love)




soạn 
(to prepare)




buồn 
(sad)


The following chart is a summary of the structure formation of a single word/syllable
	1. V (t)

2. C1V (t)

3. V (t) C2

4. C1V (t) C2
	V        is a vowel or a vowel cluster
t         is a tone marker
C1       is an initial consonant
C2       is a final consonant


II. Compound words.

Two or more single words join together to form a compound word.

There are 3 kinds of compound words according to semantic criteria.

1. Conjunctive compound words: A conjunctive compound word is formed by two different single words.


Examples:


single word 
Compound word


a. 
bàn (table)

ghế (chair)

cha (father)

mẹ (mother)




b. 
máy (machine) 






c. 
trái (fruit)


lá (leaf)


cành (branch)

2. Reduplication compound words.


A compound word may be formed by the reduplication of the entire stem or a part of it (syllable). It is affixed to itself or to a meaningful single word plus a structural word (meaningless)


Examples:


a. 
nhỏ 
> 
nho nhỏ (slightly small)



xanh 
> 
xanh xanh (slightly blue)



ngày 
> 
ngày ngày (everyday)


b. 
nhỏ 
> 
nhoû-nhoi (unimportant)



nhanh 
> 
nhanh-nheïn (quickly)



vui 
> 
vui-veû (pleasant)


c. 
mua 
> 
mua-saém (to buy)



khóc 
> 
khoùc-loùc (to cry)



xơ xác 
> 
xô-xô xaùc-xaùc (all ragged)



ngày xưa 
> 
ngày xửa ngày xưa (once upon a time)

3. Free compound words.

A free compound word is formed by two or three single words. They do not follow the above formation. There are not many free compound words in Vietnamese.


Examples:


caø-laêm 
(stammer)


bất thình lình 
(suddenly)

ấn loát 
(printing)

	Important notes:

1. Vietnamese words never change in number, gender, person or tense. Plurality in Vietnamese is expressed by a limited number of words called plural markers (number) which always precede the invariable names.

2. More than half the Vietnamese words are derived from Chinese. Therefore, we can have two words to designate the same thing, one coming from Chinese and the other, pure Vietnamese.

3. The Vietnamese words may be classified as follows:

4. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, numeral, exclamation, adverbial particles

5. Idioms are special compound words. They have a special formation with rhythms.

               Examples :

                                      Tiền rừng bạc bể       (very rich)

                                      Ba chìm bảy nổi        (up-and-down)

                                      Một nắng hai sương   (hard working life)


C. The Sentence Structures of the Vietnamese Language.


A sentence is made up of one or more phrases. It provides a complete expression of meaning. It expresses a statement, a question, a command or an exclamation. In the written form it begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. Sometimes a sentence may not have a subject or a verb.

I. Phrases


A phrases is a compound of two or more words which together make up a particular element of a sentence (e.g. the subject or the predicate). There are four types of phrases: noun phrases, verb phrases, adjectival phrases and adverbial phrases.

Examples :


Hai người thanh niên 
đang đẩy một chiếc xe hơi.

Hai người thanh niên 
is a noun phrase

đang đẩy một chiếc xe hơi 
is a verb phrase.
II. Simple Sentences.

The simple sentence is made up of a subject and a predicate. The subject and the predicate can be simple words or phrases. Many have an optional part of a sentence dependent on the main part which modifies the whole sentence. It cannot, therefore, stand independently as a sentence. It is an adverb or an adverbial phrase of time, place, manner, purpose.

The optional part of a sentence may be put in front of a sentence or after a sentence, but in the Vietnamese language, 80% of them have to be put in the front of sentences.


Examples :
1. Optional parts of sentences :

	       Optional parts                       Main parts

	       Ngày Thứ Hai,                      tôi sẽ đi học.

       On Monday                           I will go to school.
       Ở trên bàn,                            có 3 quyển sách.

       On the table,                          there are 3 books.





or 


Có 3 quyển sách 
ở trên bàn


There are 3 books 
on the table


Tôi sẽ đi học 
ngày Thứ Hai.


I will go to school 
on Monday.

2. The main parts of a sentence. 
A simple sentence normally consists of 
two main parts, a subject and a predicate.


Examples :

	Subject
	Predicate

	Ông Nam

Xe tôi
Bạn tôi

Cô ấy

Tôi
	vui                                        (Mr Nam is happy)

chạy nhanh                          (My car runs quickly)

đã mua sách                        (My friend bought some books)

học tiếng Việt không ?        (Does she learn Vietnamese)
20 tuổi                                  (I’m 20 years old)


In a simple sentence, there may be more than one subject or predicate.


Examples:


a. 
Ông Nam và tôi đã đi ăn cơm Việt Nam.


Mr Nam and I went to have a Vietnamese meal.



(2 subjects + a predicate)


b. 
Sinh viên sẽ học nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt.


Students will learn to listen to, to speak, to read and to write Vietnamese.



(a subject + 4 predicate)

III. Compound Sentences:


A compound sentence is made up of two simple sentences and a conjunctive particle.


Examples:


1. 
Vì hôm nay trời đẹp nên tôi đi chơi.



Because it is beautiful day, I am going out.



. Hôm nay trời đẹp 
is a single sentence.


. Tôi đi chơi 
is a single sentence


. Vì… nên… 
is a conjunctive particle.


2. 
Trong khi mẹ tôi làm việc thì em tôi học bài.



While my mother is working, my younger brother is studying



. Mẹ tôi làm việc 
is a single sentence



. Em tôi học bài 
is a single sentence


. Trong khi… thì… 
is a conjunctive particle.

D. THỰC HÀNH (Practice)

1.  Rewrite the following vowels:


a. 
aê 
 aâ 



b. 
e 
 ê 



c. 
ô 
 ô 



d. 
u 
 ư 



2. Rewrite the following words and put the correct tone markers on them.


a. 
dấu sắc (á) (rising tone) :




tam
(eight)




ban 
(to sell)



sach
(book)


b. 
dấu huyền (à) (falling tone) :




lam
(to work)



phong
(room)



đương
(sugar)

c. 
dấu hỏi (ả) (falling and rising tone) :




nghi
(to think)



sưa 
(milk)




dê
(easy)

d. 
dấu nặng (ạ) (falling and plain) :




da 
(yes)



la 
(strange)



chô 
(market)

bàn ghế (furniture)





cha mẹ (parents)





may (sewing)  -> máy may (sewing machine)





giặt (washing)  -> máy giặt (washing machine)





  bay (flying)        -> máy bay (airplane)





trái cây (fruit)





lá cây (either leaf or leaves)





cây (tree)





cành cây (branch)
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